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Tuần 28

              Tiết 105,106 - Văn bản:

Thuế máu

(Trích “Bản án chế độ thực dân Pháp”)
<Nguyễn ái Quốc>
A. Mục tiêu: Giúp HS:

	1.Kiến thức:
	- Gióp học học sinh hiểu được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong vb. - Nghệ thuật lập luận sắc bén và nghệ thuật trào phóng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn ái Quốc. 

	2.Kỹ năng  :  
	- Đọc – hiểu văn chính luận hiện đại, nhận ra và phân tích được nghệ thuật trào phúng sắc bén trong một vb chính luận.

- Học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

- GD KNS cơ bản: Suy nghĩ, giao tiếp,ra quyết định.

	3.Thái độ   :
	- Giáo dục lòng căm thù bản chất tàn bạo của chế độ thực dân và luôn tưởng nhớ Bác


B. Chuẩn bị

- SGK, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh liên quan

C. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

- Phương pháp đàm thoại, qui nạp, giảng bình.

- KT: động não,thảo luận nhóm.

D. Tiến trình

1. ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Trình bày những hiểu biết của em về văn bản “ Bàn luận về phép học”? So sánh thể loại chiếu, hịch, tấu? 

*Nguyễn Thiếp nêu lên mục đích chân chính của việc học: Học để trở thành người tốt, vì sự thịnh trị của đất nước ->  Phê phán những lệch lạc sai trái trong việc học:- Lối học chuộng hình thức, cầu danh lợi dẫn đến cảnh nước mất nhà tan-> Quan điểm, phương pháp học tập đúng đắn và tác dụng của việc học chân chính: Việc học dành cho đối tượng rộng rãi,; Học phải có  phương pháp, học rộng rồi tóm lấy tinh chất, học đi đôi với hành. thì đất nước có nhiều nhân tài, quốc gia hưng thịnh

3. Bài mới

* Giới thiệu bài: Đầu TK XX, các nước đế quốc tranh giành vơ vét của cải ở các nước thuộc địa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đẫm máu. Nhân dân thuộc địa đấu tranh chống đế quốc bằng nhiều cách. Trong thời gian này,tại Pháp, một cây bút tài hoa, 1 chiến sĩ cách mạng đã viết một thiên phóng sự điều tra “Bản án chế độ thực dân Pháp” bằng tiếng Pháp...

	Hoạt động 1 

PP:đàm thoại

KT:động não
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả, Xuất xứ vb?

-Văn chính luận chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp thơ văn HCM.

- Thuế máu: Trích từ ch I của “Bản án.....TDP”(gồm 12 chương viết ở Pa-ri năm 1925) của NAQ. Tp đã tố cáo và kết án chủ nghĩa TDP, nói lên tình cảnh khốn cùng của người dân thuộc địa, thể hiện ý chí c/đấu giành đl tự do cho các dt bị áp bức của NAQ.

- 2 HS trình bày -> GV chốt
	I. Giới thiệu chung

1. Tác giả
2. Tác phẩm

- Thuế máu: Trích từ chương I của “Bản án..thực dân Pháp” viết năm 1925 gồm 12 chương



	Hoạt động 2

-PP : Đàm thoại, pt, giảng bình

- KT : động não, tl nhóm. 

* GV hướng dẫn đọc: chú ý lột tả giọng điệu vừa mỉa mai, cay đắng, xót xa

- 3 HS đọc 3 đoạn -> HS giải thích một số từ khó
?) Văn bản ‘‘Thuế máu’’ thuộc thể loại gì ? Vì sao ?

- Văn bản nghị luận vì chủ yếu dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề

?) Hãy chỉ ra các luận điểm của văn bản ?

- 3 luận điểm

+ chiến tranh và người bản xứ

+ chiến đấu lính tình nguyện

+ kết quả của sự hi sinh

*GV : 3 luận điểm tương ứng với bố cục 3 phần của văn bản. Trình tự và cách đặt tên các phần nói lên quá trình lừa bịp, bóc lột đến cùng kiệt thuế máu của thực dân Pháp -> chứng tỏ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, sự so sánh triệt để của NAQ.

?) Suy nghĩ của em về tên văn bản ?

- Cách đặt tên đầy ấn tượng, có sức biểu cảm cao

- Gợi lên số phận thảm thương của người thuộc địa

- Thể hiện lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai đối với tội ác của thực dân

* HS chú ý phần I

?) Tác  giả đã dùng những luận cứ nào để trình bày luận điểm 1 ?

- Người bản xứ đi phơi thây trên các bãi ch/t

- Người bản xứ bị đầu độc trong các xưởng thuốc súng ở hậu phương

- Số lượng người bản xứ không còn được trở về

?) Hãy so sánh thái độ của các quan cai trị thực dân dối với người dân thuộc địa trước và trong khi chiến tranh xảy ra ? Mục đích ?

- Trước chiến tranh : bị coi là giống người hạ đẳng, bị đối xử, đánh đập như súc vật : da den,...tên Annam mít....-> họ là nô lệ

- Khi chiến tranh bùng nổ : được quan cai trị tâng bốc, vỗ về, phong danh hiệu cao quý : con yêu, bạn hiền, chiến sĩ... -> họ là những anh hùng cứu quốc

=> Là thủ đoạn lừa bịp, bỉ ổi của cường quyền thực dân biến người dân bản xứ thành vật hi sinh cho lợi ích và danh dự của chúng
?) Số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa được miêu tả như thế nào ?

- Phải đột ngột xa lìa gia đình, quê hương vì mục đích vô nghĩa, đem thân đổi lấy những vinh dự hão huyền.

+ phơi thây trên chiến trường xa lạ

+ thành mồi ngon cho thuỷ quái

+ Bị thảm sát khắp các chiến trường

+ Bị vắt kiệt sức, bệnh tật

=> 8 vạn người bỏ mạng, biến thành vật hi sinh cho lợi ích, danh dự của những kẻ cầm quyền

?) Nhận xét về lời văn, giọng điệu ở đây ? Mỉa mai : Cuộc chiến tranh vui tươi...

- Câu văn dài, độc lập

- Chứng cứ : số liệu thống kê chính xác

- Giọng điệu : trào phúng, mỉa mai

=> gây cười đối với trí tuệ, nhận thức con người

*GV : Đây là tác phẩm đầu tiên tạo nên sự hoà nhập giữa VHVN và văn chương thế giới bởi văn phong theo kiểu thời lượng châu Âu

?) Qua phân tích, hãy chỉ ra điều mà tác giả muốn gửi gắm ở dây ?

- Lột trần bộ mặt tàn ác, quỷ quyệt của chủ nghĩa thực dân và số phận thê thảm của người dân bản xứ bị đẩy vào chiến tranh phi nghĩa ?

*GV củng cố bài – chuyển tiết
	II. Đọc – hiểu văn bản

1. Đọc, tìm hiểu chú thích
2. Thể loại - bố cục

- Thể loại: nghị luận

- Bố cục: 3 phần

3. Phân tích

a. Chiến tranh và người bản xứ

- Lột trần bộ mặt tàn ác, quỷ quyệt của chủ nghĩa thực dân và số phận thê thảm của người dân bản xứ bị đẩy vào chiến tranh phi nghĩa. 


4. Củng cố 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học bài, pt phần 1

- Chuẩn bị: tiết 2 (Theo câu hỏi SGK)

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Duyệt ngày 7 tháng 3 năm 2011

Tổ trưởng

                                        Phạm Thị Phúc

Tiết 2

1. ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

   ? Phân tích phần 1: Chiến tranh và người bản xứ? 

     - Trước chiến tranh….

     - Trong chiến tranh….

=> bộ mặt tàn ác, quỷ quyệt của chủ nghĩa thực dân và số phận thê thảm của người dân bản xứ bị đẩy vào chiến tranh phi nghĩa. 
3. Bài mới

	Hoạt động 1

?) Tại sao tác giả lại gọi chế độ bắt lính của chế độ thực dân là chế độ lính tình nguyện?

- Đây là cách nói mỉa mai vì chẳng có ai tình nguyện mà là cường quyền thực dân đã dùng những thủ đoạn, mánh khoé để bắt lính

?) Các thủ đoạn, mánh khoé bắt lính của bọn thực dân được thể hiện như thế nào?

- Lùng sục, vây bắt, cưỡng bức

- Lợi dụng chuyện bắt lính để doạ nạt, xoay xở kiếm tiền đối với con nhà giàu

- Sẵn sàng trói, xích, nhốt như súc vật đàn áp dã man vớí những người chống đối => đối xử tàn bạo

?) Cùng với hành động trên, bọn thực dân có lời lẽ như thế nào?

- Rêu rao về lòng tự nguyện đầu quân của dân thuộc địa (lời tuyên bố của toàn quyền Đông Dương) -> dùng các mĩ từ để lừa bịp

?) Tác giả đã vạch trần thói giả dối của bọn thực dân như thế nào? Bằng cách nào?

- Đưa ra sự thật: một loạt các câu nghi vấn nhưng có ý nghĩa phủ định nhẹ nhàng mà sâu cay

* GV: Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng sự thật được đưa ra như một cái tát vả vào miệng kẻ ăn không nói có không biết ngượng mồm

?) Nhận xét về giọng điệu của đoạn văn?

- Giễu cợt lời tuyên bố trịnh trọng của thực dân cầm quyền rồi phản bác lại bằng những thực tế hùng hồn

?) Qua phân tích, em hiểu như thế nào về “Chế độ lính tình nguyện”?

- 3 HS nêu -> GV chốt

?) Dấu hiệu của kết thúc chiến tranh ở đây là gì?

+ Sự im lặng của tiếng súng đại bác

+ Sự im lặng của các quan cai trị nhà ta

?) Khi chiến tranh kết thúc, người dân thuộc địa được gì? mất gì?

- Không được gì?

- Chịu nhiều mất mát,thương đau

+ trở lại vị trí bẩn thỉu ban đầu

+ bị lột tất cả của cải và bị đối xử như súc vật

?) Đối với người lính Pháp thì sao?

- Đền bù thiệt hại chiến tranh bằng “cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện” -> cường quyền thực dân phạm tội đầu độc con người

*GV: Chỉ cần 1 việc nhưng chủ nghĩa thực dân đã phạm tới 2 tội ác đối với nhân loại

?) Qua đây, em nhận xét gì về bản chất của chủ nghĩa thực dân?

- Không hề thay đổi: tàn ác, giả dối, coi thường tính mạng của nhân dân, tìm mọi cách để củng cố quyền lợi ích kỉ của chúng
	b. Chế độ lính tình nguyện

- Bọn thực dân dùng nhiều thủ đoạn, mánh khoé và lời lẽ bịp bợm, hành động tàn nhẫn, lừa gạt người dân bản xứ đi lính cho chúng.

c.  Kết quả của sự hi sinh

- Người dân bản xứ chịu nhiều mất mát, thương đau, trở lại vị trí hèn hạ, nô lệ ban đầu

	Hoạt động 2

?) Hãy đánh giá thành công về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

- 3 HS -> GV chốt

* Nghệ thuật:

- Hình ảnh sinh động, xác thực, khách quan, biểu cảm

- ngôn từ châm biếm, mỉa mai

- Giọng điệu trào phúng đặc sắc

- Yếu tố tự sự và yếu tố biểu cảm két hợp chặt chẽ, hài hoà, bao hàm lẫn nhau

* Nội dung ý nghĩa: như 1 “bản án” tố cáo thủ đoạn và chính sách vô nhân đạo của bọn thực dân đẩy người dân thuộc địa vào các lò lửa chiến tranh.
	4. Tổng kết

a) Nội dung: Văn bản vạch trần thủ đoạn, mánh khóe nham hiểm, bộ mặt trơ trẽn, giả nhân giả nghĩa, bản chất tàn nhẫn, xấu xa của chủ nghĩa thực dân và số phận thảm thương của nhân dân thuộc địa trong những cuộc chiến tranh

b) Nghệ thuật: 

-Tư liệu pp, xác thực, hình ảnh sinh động, biểu cảm.

- Giọng điệu đanh thép.

- Ngòi bút trào phúng sắc sảo, giọng điệu châm biếm, mỉa mai.

c.Ghi nhớ: Sgk (92)



	Hoạt động 3

HS thảo luận nhóm
	III. Luyện tập

BT 1: Hãy chỉ ra cách lập luận so sánh tương phản trong văn bản và tác dụng của cách lập luận đó

- Thái độ của cường quyền thực dân đối với người dân bản xứ trước, trong và sau chiến tranh

- Lời nói và việc làm của cường quyền thực dân đối với người dân bản xứ bị bắt đi lính

-> Tác dụng

+ vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thủ đoạn đê hèn, tàn bạo của cường quyền thực dân

+ vạch trần tội ác lợi dụng xương máu người dân bản xứ phục vụ chiến tranh phi nghĩa

BT 2: Đọc diễn cảm văn bản

Lược đồ kết cấu vb.


4. Củng cố

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài, phân tích nội dung - nghệ thuật

- Chuẩn bị: Đi bộ ngao du (Theo câu hỏi SGK)

E. Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Soạn:
9/3/2111

Giảng: 8a:14/3/2011

            8b:16/3/2011







         

                          Tiết 107  - Tiếng Việt

Hội thoại
A. Mục tiêu

	1.Kiến thức:
	- Giúp học sinh nắm được khái niệm vai xã hội trong hội thoại.

	2.Kỹ năng  :

3.Thái độ:  
	- Rèn kĩ năng xác định được các vai xã hội trong hội thoại.

- GDKNS: giao tiếp, ra quyết định

Giáo dục ý thức thận trọng trong nói năng,giao tiếp.


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

- Phương pháp đàm thoại, phân tích, qui nạp, tích hợp.

- Kĩ thuật động não, thực hành có hướng dẫn.
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Hành động nói được thực hiện bằng cách nào? Hãy đặt câu thực hành hoạt động nói theo các cách đó?

· 2 cách:  T/hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó. (Cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp).

· VD:+ Bạn hãy chăm chỉ học tập.

      + Bạn cần chăm chỉ học tập.

3- Bài mới 
* Giới thiệu bài (1'): Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống hàng ngày, mọi người giao tiếp với nhau bằng lời nói với nhiều cách nói khác nhau như độc thoại, hội thoại. Hội thoại là hình thức giao tiếp rất phổ biến. Nếu không nắm được các đặc điểm về vai trong xã hội, người tham gia hội thoại có thể không thành công. Vậy thế nào là vai xã hội? Nó được xác định bằng cách nào? chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay.

	Hoạt động 1

PP:đàm thoại, phân tích, qui nạp.

KT:động não.
GV : hội thoại tồn tại dưới 2 dạng là hội thoại trong sinh hoạt hàng ngày và hội thoại của các nhân vật được nhà văn tái tạo và thể hiện trong tác giả tác phẩm văn học.

- 1 hs đọc ví dụ.

? Đoạn trích thuộc văn bản nào em đã học? nội dung của đoạn trích?

- Đoạn trích thuộc văn bản " Trong lòng mẹ " của Nguyên Hồng.

- Nội dung: kể về cuộc nói chuyện giữa bà cô và chú bé Hồng về người mẹ của bé Hồng.

?Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại ở đây là quan hệ gì? Ai ở vai trên, ai là vai dưới? Dựa vào đâu em biết được vai xh ấy?

- Quan hệ gia tộc ( họ hàng ).

- Người cô vai trên, chú bé Hồng là vai dưới.

- Dựa vào lời xưng hô của các nhân vật.

? Cách xử sự của người cô có gì đáng chê trách?

- đối sử thiếu thiện chí, không phù hợp với quan hệ ruột thịt, không thể hiện thái độ đúng mực của người trên đối với người dưới.

? Thái độ của bé H như thế nào?

- Bất bình nhưng lễ phép.

? Tìm những chi tiết cho thấy bé H đã cố gắng kiềm nén sự bất bình của mình để giữ được thái độ lễ phép với cô? Tại sao bé H phải làm như vậy?

- Tôi cười đáp lại cô.

- Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất.

- Tôi cười dài trong tiếng khóc.

- Cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng.

-> Vì H là người thuộc vai dưới-> phải tôn trọng người trên.

? Qua phân tích ví dụ, em hiểu như thế nào là vai XH?

- Là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

? Vai XH được xác định bằng cách nào?

- Bằng các quan hệ XH

trên - dưới - ngang hàng

thân -  sơ

* GV: Đây là nội dung ghi nhớ 1 (94) -> 1 học sinh đọc ghi nhớ 1.

? Qua cách cư xử của bé H với bà cô,theo em người tham gia hội thoại phải đảm bảo yêu cầu gì?

- Phải hiểu biết về người cần giao tiếp và vai Xh của mình...

*GV: Đây là ghi nhớ 2-> 1 học sinh đọc ghi nhớ 2.

* Lưu ý: vai XH thể hiện rất rõ qua cách xưng hô của người tham gia hội thoại và có thể thay đổi trong quá trình hội thoại.

* Hs làm bài tập nhanh: xác định vai Xh trong các câu sau:

1, Bác có thể mở giúp cháu cái cửa được không ¹?

2,  Bạn có thể mở giúp tớ cái cửa được không?

3,  Em có thể mở giúp chị cái cửa được không?

->  1, trên - dưới.

     2, ngang hàng.

     3, dưới - trên.
	A. Lý thuyết :

 Vai xã hội trong hội thoại
1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu : SGK(92)

   Bé Hồng   --------------  bà cô

Vai dưới                    vai trên

Thân tộc ( họ hàng )

-> là vị trí người tham gia hội thoại.

* Vai XH là vị trí người tham gia hội thoại .

* Quan hệ XH:

- Trên - dưới - ngang hàng.

- Thân - sơ.

2. Ghi nhớ: SGK( 94 )

* Lưu ý: 

- Vai XH có thể thay đổi trong quá trình hội thoại.

- Vai XH thể hiện rõ qua cách xưng hô.

	Hoạt động 2

- PP: đàm thoại, tích hợp

- KT:thực hành có hướng dẫn 

- HS đọc phân vai

-> 3 nhóm thảo luận 3 câu hỏi.

-> đại diện trình bày.

? Bài tập nhắc nhở điều gì?

- Lựa chọn cách xưng hô đúng vai XH và phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

-HS suy nghĩ, trình bày.

HS viết vào phiếu học tập ->GV thu, kiểm tra 

- >nhận xét.

GV phát phiếu trắc nghiệm -> HS làm -> GV thu hoặc HS chấm chéo.

* GV củng cố bài
	B. Luyện tập

1. BT2 (94):

 a) - Xét về địa vị XH: ông giáo có địa vị cao hơn lão Hạc ( 1 người dân ).

- Xét về tuổi tác: lão Hạc có vị trí cao hơn ông giáo.

b) Thái độ kính trọng, thân tình của ông giáo biểu hiện qua hành động, lời nói.

- Gọi là "cụ", xưng "tôi" -> quan hệ bình đẳng.

c) Thái độ vừa quý trọng vừa thân tình của lão Hạc:

- Gọi " ông giáo", dùng từ "dạy" thay "nói" -> tôn trọng.

- Xưng hô " chúng mình" -> thân tình.

- Tâm trạng không vui và giữ ý của lão Hạc biểu hiện: 

+ Cười đưa đà

+ Cười gượng.

+ Khước từ ăn khoai.

+ Uống nước.

2. BT3 (94):

3. BT trắc nghiệm:

Đánh dấu vào lời xưng hô đúng:

2 bạn nói với nhau về một người bạn cùng lớp như sau:

a) Nó làm như thế là sai,cho chết !

b) Bạn ấy làm như thế là sai mất rồi !

c) Con bé ấy làm như thế là sai rồi nhỉ?


4. Củng cố 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học bài, hoàn thành bài tập.

- Chuẩn bị bài: Hội thoại ( tiếp )

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                     Tiết 108 - Tập làm văn:

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm

trong văn nhị luận
A. Mục tiêu

	1.Kiến thức:
	- Lập luận là phương thức biểu đạt chính trong văn nghị luận. 

- Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận,góp phần tạo nên sức lay động, truyền cảm của bài văn nghị luận. 

	2.Kỹ năng  :  
	- Nhận biết yếu tố biểu cảm và tác dụng của nó trong bài văn nghị luận.

- Đưa yếu tố biểu cảm vào bài  nghị  luận  hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với  lô-gíc lập luận của bài văn nghị luận.

- GDKNS: giao tiếp, ra quyết định.

	3. Thái độ:
	Giáo dục ý thức, vận dụng trong tập làm văn.


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. C. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

- Phương pháp đàm thoại, pt ngữ liệu.

- Động não, Thực hành viết tích cực, thảo luận
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

3- Bài mới 

	Hoạt động 1 (20')

- Phương pháp: đàm thoại, pt ngữ liệu

- KT: Động não, thảo luận
- 1 HS đọc văn bản "Lời kêu gọi..."

- HS thảo luận -> trình bày

* Từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán:

- Hỡi đồng bào toàn quốc.

- Không ! Chúng ta thà....nô lệ

- Hễ là người Việt Nam...Tổ Quốc

- Việt Nam độc lập....muôn năm!

- Hỡi đồng bào.

- Hỡi anh em....dân quân.

- Dù phải....dân tộc ta!

- Kháng chiến...muôn năm!

? Cách dùng từ ngữ và câu có tính chất biểu cảm ở văn bản này với "Hịch tứơng sĩ" có giống nhau không?

- Giống: có nhiều từ ngữ và câu văn có giá trị biểu cảm

?Hai văn bản trên có phải là văn biểu cảm không? Vì sao?

- Không. Vì viết nhằm nội dung: nêu quan điểm, ý kiến để bàn luận phải trái, đúng sai.... -> biểu cảm chỉ là yếu tố phụ trợ cho quá trình nghị luận thôi

? Hãy so sánh các câu văn trong bảng và cho biết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị lụân?

- Cột 2: hay hơn vì có yếu tố biểu cảm -> gây hứng thú cho người đọc, người nghe

? Qua phân tích ví dụ theo em văn nghị luận có cần yếu tố biểu cảm không? Vì sao?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ 1

* GV treo bảng phụ, bài tập 2 (96)

- HS thảo luận nhóm ->GV chốt ý

a. Người viết thực sự phải có cảm xúc trước điều mình viết

b. Biết diễn tả cảm xúc đó bằng từ ngữ, câu văn có sức truyền cảm

c. Cảm xúc phải chân thực, không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn

-> HS đọc ghi nhớ 2

-> 1 hs đọc toàn bộ ghi nhớ.
	A. Lý thuyết

 Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
1.  KS và phân tích ngữ liệu (sgk/95)

2. Ghi nhớ: GK (97)

	Hoạt động 2

- PP: đàm thoại, t/hành.

-KT:Thực hành viết tích cực, thảo luận
- HS lên bảng làm

- Thảo luận nhóm

-> Trình bày miệng

- HS làm vào phiếu học tập
	B. Luyện tập

1. BT 1 (97)

 - Dùng các từ ngữ : "Tên da đen bẩn thỉu"

                                   con yêu, bạn hiền...

- Dùng hình ảnh mỉa mai: 

+ Chứng kiến cảnh kì diệu

+ Xuống..thuỷ quái

+ Bá x¸c...th¬ méng....

- Thể hiện thái độ khinh bỉ với giọng điệu tuyên truyền của bọn thực dân

- Tác dụng: tạo tíêng cười châm biếm sâu cay

2. BT 2

- Tình cảm: nỗi buồn và sự khổ tâm của một nhà giáo chân chính trước sự xuống cấp trong lối học văn và làm văn của học sinh

- Phân tích và chỉ ra tác hại của cách học tủ, học vẹt

3. BT 3

Viết đoạn văn ngắn trình bày luận điểm "Chúng ta không nên học vẹt, học tủ"


4. Củng cố 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học bài, hoàn thành bài tập

- Chuẩn bị: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm....

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 21/3/2012

Ngày giảng: 8A:

                    8B: 
                                                                                                            TiÕt 113-114
           Văn bản 
                   Đi bộ ngao du

                   (Trích: Emin hay về giáo dục)

<Ru - Xô>

I. Mục tiêu: Giúp HS nắm được:
	1.Kiến thức:
	- Mục đích, ý nghĩa của việc “đi bộ” theo quan điểm của tác giả.

- Cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn.

- Lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.

	2.Kỹ năng  :  
	- Đọc – hiểu vb nghị luận nước ngoài.

- Tìm hiểu,phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.

- GDKNS: Suy nghĩ, giao tiếp,ra quyết định.

	3.Thái độ   :
	- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ham mê các tác phẩm văn học nước ngoài


II. Chuẩn bị

1. Thầy: TLHDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Ngữ văn 8

2. Trò: Đọc kĩ và soạn văn bản

III. Phương pháp

- Phương pháp: Vấn đáp, phân tích giảng bình, tổ chức cho hS tự tiếp thu kiến thức

- KT: Đéng não
IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Trình bày những cảm nhận của em về văn bản "Thuế máu"?

? Nhận xét về cách lập luận của văn bản?

3. Bài mới
* Giới thiệu bài: 

Trong thời đại ngày nay, khi các phương tiện giao thộng vận tải ngày càng phát triển đã có không ít người rất ngại đi bộ. Nhưng cũng có rất nhiều người sáng sáng tối tối cần mẫn luyện tập thể thao bằng cách đi bộ đều đặn, Nhưng đi bộ trong bài văn ta sắp họcc là đi bộ ngao du. Nghĩa là đi đây đi đó bằng hai chân để rong chơi. Nhưng cóp thật là đi bộ để rong chơi hay không? Hãy theo dõi hệ thống luận điểm và lập luận của tác giả

	Hoạt động 1 

PP: Vấn đáp, thuyết trình

KT: Đéng n·o

?) Hãy giới thiệu những hiểu biết của em về tác giả?

- 1 HS nêu trình bày
* GV bổ sung : 
- Tác giả mồ côi mẹ từ nhỏ, cha là thợ đồng hồ.

- Ông được từ 12 -> 14 tuổi -> học nghề thợ chạm bị chủ chửi mắng, đánh đập -> bỏ đi nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống (đày tớ, gia sư, dạy âm nhạc....)

- Là nhà triết học, nhà văn nổi tiếng....

?) Nêu xuất xứ của đoạn trích?

- Tác phẩm là một thiên "luận văn - tiểu thuyết". Nội dung đề cập đến việc giáo dục một em bé từ khi mới ra đời cho đến lúc lớn khôn.

- Tác phẩm gồm 5 quyển tương ứng với 5 giai đoạn liên tiếp của chương trình giáo dục.

- Văn bản trích từ quyển 5 (trang 1762) 

?) Xác định PT biểu đạt của văn bản? Vì sao?

- Văn bản nghị luận vì dùng lí lẽ + dẫn chứng để thuyết phục người đọc

?) Đề tài và nhân vật trong văn bản có gì khác với các văn bản nghị luận em đã học?

- Khác ở tính chất của đề tài (sinh hoạt đời thường)

- Khác ở tính chủ quan của tác giả luôn được nhấn mạnh
	I. Giới thiệu chung ( 7’)
1. Tác giả (1712-1778)
- Là nhà văn, nhà triết học có tư tưởng tiến bộ nước Pháp  thế kỉ XVIII.
2. Tác phẩm.
-  Văn bản trích trong ‘‘£-min hay về giáo dục’’, nêu lên quan điểm muốn ngao du học hỏi, cần phải đi bộ.

- PT biểu đạt : Nghị luận.

	Hoạt động 2
P.P : Vấn đáp, phân tích giảng bình, TL
KT : Động não

* GV hướng dẫn học sinh đọc 

-> 3 HS đọc 3 đoạn

- 1 HS đọc chú thích

?) Luận điểm chính của văn bản  là gì ?

   - Lợi ích của việc đi bộ.

?) Để giải quyết luận điểm lớn nêu trên, nhà văn đưa ra các luận điểm nhỏ nào ?

- 3 luận điểm (3 đoạn):

+ Từ đầu -> nghỉ ngơi: Đi bộ ngao du - tự do thưởng ngoạn

+ Tiếp -> tốt hơn: Đi bộ ngao du - đầu óc được sáng láng

+ Còn lại: Đi bộ...- được vui vẻ

* HS chú ý đoạn 1

?) Luận điểm 1 đã được triển khai như thế nào?

- Đi bộ ngao du hoàn toàn được tự do:

+ Muốn đi, muốn dừng tuỳ ý

+ Quan sát khắp nơi....

+ Không phụ thuộc vào con người, phương tiện....

+ Hưởng thụ tất cả sự tự do....

-> Những điều thú vị khi đi bộ ngao du

?) Đoạn văn này tác giả dùng kiểu câu gì là chủ yếu? Tác dụng?

- Câu trần thuật -> Kể lại những điều thú vị của người ngao du bằng đi bộ

?) Nhận xét gì về ngôi kể trong đoạn này? ý nghĩa của việc lặp nhiều lần đại từ nhân xưng đó?

- Kể ngôi thứ nhất số ít "tôi" và ngôi thứ nhất số nhiều "ta"

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh kinh nghiệm của bản thân trong việc đi bộ ngao du -> tác động vào lòng tin của người đọc.

+ Đem lại cảm giác tự do thưởng thức cảnh vật thiên nhiên

?) Qua đó tác giả muốn khẳng định lợi ích đầu tiên của việc đi bộ ngao du là gì?

- Đem lại tự do tuyệt đối cho con người, đi để chơi, để học, để rèn luyện sức khoẻ

* GV: Đây là chính là quan niệm giáo dục và phương pháp giáo dục của Ru - xô từ một khái niệm về phương diện vật chất, sinh hoạt thường ngày tác giả đã nâng lên một cái đích cao siêu của tư tưởng

?) Để người đọc hiểu được lợi ích đó, tác giả đã sử dụng những phương thức như thế nào?

- Cách lập luận chặt chẽ vừa là song hành, vừa là móc xích, thay đổi cách xưng hô, liệt kê...

-> sinh  động, hấp dẫn

* GV chuyển ý -> Sang tiết 2
	II. Đọc – hiểu văn bản (66’)
1. Đọc, tìm hiểu chú thích
 (7’)

2. Bố cục:  3 đoạn (4’)
-  Đoạn 1 : Đi bộ ngao du - tù do thưởng ngoạn

- Đoạn 2: Đi bộ ngao du – làm giàu tri thức

- Đoạn 3: Đi bộ ngao du rèn luyện sức khoẻ và tinh thần con người

3. Phân tích  (44’)
3.1. Đi bộ ngao du được tự do

- Đi bộ ngao du tạo nên trạng thái tinh thần thoải mái, không bắt buộc, không phụ thuộc.



	* HS đọc đoạn 2 

?) Tác giả đã chỉ rõ tác dụng thứ 2 của việc đi bộ ngao du là gì?

- ...làm giàu vốn tri thức....

?) Tác giả đã sử dụng những luận cứ nào để làm sáng tỏ của việc đi bộ ngao du? 

- Đi như các nhà triết học lừng danh....

- Tìm hiểu các sản vật nông nghiệp.....

- Sưu tầm các mẫu vật....

?) Nhận xét về cách diễn đạt trong đoạn văn?

- Dẫn chứng liên tiếp

- Nhiều kiểu câu, biện pháp so sánh, câu hỏi tù từ giàu cảm xúc xen bình luận....

?) ở luận điểm này, tác giả muốn bộc lộ điều gì?

- Đề cao kiến thức của các nhà khoa học, ảnh hưởng đến đời sống thực tế

- Khích lệ mọi người đi bộ để mở mang kiến thức

* HS đọc đoạn 3

?) Tác giả muốn khẳng định lợi ích nào của đi bộ ngao du trong đoạn văn này?

- Rèn luyện sức khoẻ và tinh thần được vui vẻ.

?) Nhận xét gì về cách dùng từ ngữ của tác giả ở đoạn văn? Tác dụng?

- Sử dụng liên tiếp các tính từ: vui vẻ, khoan khoái, hân hoan, thích thú..

-> nêu bật cảm giác phấn chấn trong tinh thần người đi bộ

?) Việc so sánh hai trạng thái tinh thần của người đi bộ ngao du và người ngồi trong xe ngựa nhằm mục đích gì?

- Khẳng định lợi ích tinh thần của đi bộ -> thuyết phục người đọc

?) Qua đoạn văn tác giả muốn mọi người tin vào những tác dụng nào của việc đi bộ?

- Nâng cao sức khoẻ và tinh thần

- Khơi động niềm vui sống

- Tính tình được vui vẻ

?) Tác giả đã bộc lộ cảm xúc vui vẻ, tin tưởng vào việc đi bộ ngao du bằng cách nào

- Dùng nhiều câu cảm thán, lồng cảm xúc vào lí lẽ
* GV :  Như vậy, đi bộ ngao du đem lại cảm hứng tự do tuyệt đối ; bồi dưỡng  nhận  thức, làm giàu hiểu biết và rèn  luyện  sức  khoẻ  tinh thần  của  con  người
	3.2. Đi bộ ngao du làm giàu tri thức

- Đi bộ ngao du đem lại cơ hội trau dồi kiến thức, hiểu biết.

3.3. Đi bộ ngao du rèn luyện sức khoẻ và tinh thần của con người

- Đi bộ ngao du sẽ tăng cường sức khoẻ, sảng khoái tinh thần cho con người

	Hoạt động 3
P.P : Vấn đáp, thuyết trình
KT : Động não

?) Qua văn bản, em hiểu thêm những lợi ích nào của việc đi bộ ngao du ? 
- Tự do thưởng ngoạn
- Mở rộng tầm hiểu biết cuộc sống

- Nhân niềm vui sống cho con người....

?) Văn bản thành công trong cách lập luận như thế nào?

- Đưa dẫn chứng vào bài tự nhiên, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống.

- Xây dựng các n/v của hoạt động giáo dục, một thầy giáo và một học sinh.

- Đan xen tự sự và biểu cảm trong lập luận

- Câu văn tự do, phóng túng

- Giọng điệu vui tươi nhẹ nhàng

- Sử dụng đại từ nhân xưng ‘‘tôi, ta’’ hợp lí….

=> Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thực tiễn, lời văn sinh động thuyết phục

?) Qua văn bản, em hiểu gì về tác giả?

- 2 HS -> GV chốt

	4.Tổng kết (6’)
a. Nội dung :

Từ những lợi ích mà «  đi bộ ngao du »  đem lại như tri thức, sức khoẻ, cảm giác thoải mái, nhà văn thể hiện tinh thàn tự do dân chủ - tư tưởng tiến bộ của thời đại

b. Nghệ thuật :

- Đưa dẫn chứng vào bài tự nhiên, sinh động, gần với thực tiễn cuộc sống

- Xây dựng các nhân vật hoạt động giáo dục : thầy giáo, học sinh

- Sử dụng đại từ nhân xưng hợp lí
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục : gắn kết nội dung mang tính khái quát  và kiến thức mang tính trải nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cuả bản thân người viết

c. Ghi nhớ : SGKT 105

	Hoạt động 4

P.P :Vấn đáp, thuyết trình, tổ chức cho hS tự tiếp thu kiến thức
KT : Động não, TH viết tích cực 

- HS làm miệng
	III. Luyện tập : (7’)

* Nêu những cảm nhận của em về Ru - Xô qua văn bản.

- Ru - Xô là con người giản dị, quí trọng tự do và yêu mến thiên nhiên
* Bóng dáng Ru- xô qua văn bản :

- Văn bản mang đậm dấu ấn cá nhân, bóng dáng tinh thần của Ru- xô. Đó là con người giản dị, quí trọng tự do, yêu mến thiên nhiên. Điều đó tạo nên nét độc đáo của bài văn nghị luận này.


4. Củng cố (3’)
? Hãy nêu những hiểu biết của em về văn bản?

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài (1’)
- Học bài, phân tích văn bản

- Chuẩn bị: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
V. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Thời gian toàn bài………………………………………………………………………..

Thời gian từng phần………………………………………………………………………
Nội dung kiến thức………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phương pháp……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                **************************************

Soạn:
15/3/2111

Giảng: 8a:…./3/2011

            8b:…/3/2011

                    Tiết 111  -Tiếng Việt

Hội thoại (tiếp)
A. Mục tiêu

	1.Kiến thức:
	- Giúp học sinh hiểu khái niệm lượt lời.

- Việc lựa chọn lượt lời góp phần thể hiện thái độ và phép lịch sự trong giao tiếp.

	2.Kỹ năng  :  
	- Xác định được các lượt lời trong các cuộc thoại.

- Sử dụng đúng lượt lời trong giao tiếp.

- GDKNS: Ra quyết định, giao tiếp.

	3. Thái độ:
	- Giáo dục ý thức lịch sự trong giao tiếp.


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

- Phương pháp đàm thoại, phân tích, qui nạp, tích hợp.

- Kĩ thuật động não, thực hành có hướng dẫn.
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Thế nào là vai xã hội? Cách xác định vai xã hội? Cần lưu ý gì khi sử dụng vai xã hội  trong hội thoại? Cho ví dụ minh hoạ?

* Vai XH là vị trí người tham gia hội thoại .

* Cách xác định vai XH : dựa vào quan hệ XH:

- Trên - dưới - ngang hàng.

- Thân - sơ.

* Lưu ý:Phải hiểu biết về người cần giao tiếp và vai Xh của mình...

3- Bài mới 
	Hoạt động 1

-PP: đàm thoại, phân tích, qui nạp.

- Kĩ thuật động não, thực hành có hướng dẫn.
* GV treo bảng phụ -> HS đọc đoạn trích

?) Trong cuộc thoại đó, mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt?

- Cô: 6 lượt

- H: 2 lượt

?) Bao nhiêu lần lẽ ra được nói nhưng H không nói? Tại sao?

- Ba lần nhưng H không nói mà im lặng -> Thái độ của H là bất bình đối với những lời người cô nó.

?) Vì sao H không cắt lời cô khi bà nói những điều H không muốn nghe?

- Vì H ý thức được mình thuộc vai dưới, không được phép xúc phạm người cô.

?) Qua ví dụ em hiểu ntn là lượt lời trong hội thoại?

- 2 HS -> GV chốt

?) Khi tham gia hội thoại cần lưu ý gì?

-Cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.

- Nhiều khi im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.

- 2 HS nêu -> GV chốt

- 1 HS đọc ghi nhớ

* Lưu ý:

- Việc sử dụng lượt lời thể hiện vốn văn hoá của người giao tiếp

- Càng hiểu đối tượng hội thoại thì sử dụng lượt lời càng có hiệu quả
	A. Lý thuyết

   Lượt lời trong hội thoại
1. Khảo sát và  phân tích ngữ liệu : SGK(92)

- Bà cô: 6 lượt nói

- H: 2 lượt nói, 3 lần không nói

-Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được->gọi là 1 lượt lời.

- Nói đúng lượt lời,k ngắt lời ng khác là t/hiện sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng ng cùng thham gia hội thoại.

- Có những trường hợp, ng nói bỏ lượt lời(im lặng) như 1 cách biểu lộ thái độ.
2. Ghi nhớ : SGK (102)



	Hoạt động 2

-PP: §/tho¹i,pt

-KT: động não, thực hành có hướng dẫn.
- HS thảo luận

- Xác định lượt lời của cái Tý và chị Dậu-> So sánh số lần nói của cái Tý và chị Dậu

- HS làm miệng

- HS thảo luận -> trình bày
	B. Luyện tập

1. BT2 (103)

 a) Lúc đầu: cái Tý nói nhiều, rất hồn nhiên còn chị Dậu chỉ im lặng

- Về sau: cái Tý nói ít, chị Dậu nói nhiều hơn

b) Diễn biến cuộc thoại phù hợp với tâm lí nhân vật: 

* Cái Tý: lúc đầu nói nhiều vì chưa biết mình sắp bị bán đi. Về sau nó nói ít vì sợ hãi và đau buồn khi biết mình bị bán

* Chị Dậu: lúc đầu không nói vì quá đau lòng khi phải bán con. Sau đó phải nói để thuyết phục hai đứa con nghe lời mẹ

c) Kịch tính tăng vì làm cho chị Dậu đau lòng khi buộc phải bán đứa con hiếu thảo, đảm đang

-> tô đậm nỗi bất hạnh sắp giáng xuống đầu cái Tý

2. BT3

- Lần 1: im lặng vì ngỡ ngàng -> hãnh diện -> xấu hổ

- Lần 2: im lặng vì xúc động trước tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái.

3. BT 4 (107)

- Cả hai nhận xét đều đúng trong những hoàn cảnh khác nhau

a) Im lặng để giữ bí mật tôn trọng người khác, đảm bảo sự tế nhị trong giao tiếp.... -> Im lặng là vàng

b) Im lặng trước những hành vi sai trái, trước áp bức, bất công, xúc phạm nhân phẩm... -> Im lặng là dại khờ, hèn nhát


4. Củng cố :  tóm tắt nd bài.

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học bài, làm bài tập: Viết đoạn văn hội thoại trong đó có lượt lời thực hiện: sự im lặng và nhận xét

- Chuẩn bị bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu




? Trả lời câu hỏi, tìm hiểu, xem trước bài tập

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 21/3/2012

Ngày giảng: 8A:

                    8B:

                                                                                                                     Tiết 115

                               Tập làm văn:
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm 

vào bài văn nghị luận

I. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	- Giúp học sinh hệ thống kiến thức về văn nghị luận.

- Cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

	2.Kỹ năng:  
	- Xác định cảm xúc và biết cách diễn đạt cảm xúc đó trong bài văn nghị luận.

- GDKNS: Giao tiếp, ra quyết định.

	3.Thái độ:
	- Giáo dục ý thức học tập và vận dụng đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận


II. Chuẩn bị

1. Thầy: TLHDTH chuẩn KTKN, SGK, sGV Ngữ văn 8

2. Trò: HS chuẩn bị đề bài(sgk/108: Lập dàn ý.

III. Phương pháp
- Phương pháp : đàm thoại, tích hợp.

- Kĩ thuật: động não, thực hành viết tích cực.
IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1- ổn định tổ chức (1’)
2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Yếu tố biểu cảm có vai trò như thế nào trong bài văn nghị luận? 
- Giúp cho bài văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm của người đọc ( người nghe)
? Yêu cầu đối với người viết? 

- Thực sự có cảm xúc trước những điều mình viết ( nói)

- Biết diễn tả cảm xúc đó bằng từ ngữ, câu văn có sức truyền cảm
- Sự diễn tả cảm xúc cần phải chân thực và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn
3- Bài mới 
* Giới thiệu bài: Yếu tố biểu cảm rất cần thiết trong bài văn nghị luận. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào một bài văn nghị luận cụ thể.
	Hoạt động 1

P.P: vấn đáp, thuyết trình

KT: động não 
? Các yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận được thể hiện như thế nào?
? Phân biệt yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận với yếu tố biểu cảm trong văn biểu cảm?

- Chỉ là yếu tố phụ thuộc vào luận điểm, vào mạch lập luận, không phá vỡ hay ảnh hưởng tới lập luận của bài

* HS lập dàn ý các luận điểm, luận cứ.

*  GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề

- HS trình bày dàn ý đã chuẩn bị

- Đối chiếu để thực hiện phần luyện tập
? Phần  mở bài nêu vấn đề gì? 

? Phần thân bài cần dùng những luận điểm nhỏ nào?

+ Về hiểu biết
+ Về tinh thần
+ Về thể chất
? Phần kết bài khẳng định lại vấn đề như thế nào?

	I. Củng cố kiến thức
- Các yếu tố biểu cảm trong văn nghị  luận : từ ngữ, câu văn, ngữ điệu, cử chỉ...thể hiện cảm xúc tâm trạng của người nói (viết)

- Yêu cầu biểu cảm trong văn nghị luận :thể hiện sát đúng, chân thành tâm trạng, cảm xúc của bản thân, phục vụ cho việc lập luận

II. Lập dàn ý đề văn  nghị luận
Đề bài : ‘‘Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh’’.

1. Mở bài : 

- Những chuyến tham quan du lịch đã đem lại cho người tham gia rất nhiều.

2. Thân bài : 

a. Về hiểu biết :

- Cụ thể hơn, sâu sắc hơn, sinh động hơn những điều đã học trong trường lớp qua những điều mắt thấy tai nghe

- Đưa lại nhiều bài học, kinh nghiệm mới không tìm thấy trong sách vở, trong những bài học ở trường lớp.

b. Về tinh thần
- Tìm thêm nhiều niềm vui mới cho bản thân

- Thêm yêu thiên nhiên, quê hương đất nước
c. Về thể chất : có thể làm ta khoẻ mạnh, có sức chịu đựng bền bỉ hơn

3. Kết bài :

Tham quan du lịch quả thật là hoạt động bổ ích, mọi người cần tham gia.

	Hoạt động 2

 P.P: vấn đáp, tích hợp, TL
 KT : động não, giao nhiệm vụthực hành có hướng dẫn
* Bài tập 1 T108: Cách sắp xếp các luận điểm theo trình tự dưới đay có hợp lí không? Vì sao? Nên sửa như thế nào?
- HS nêu yc bài tập.

- HS làm miệng -> thảo luận -> trình bày dàn ý

* Bài tập 2T 108- 109
? Ta sẽ đưa yếu tố biểu cảm vào đoạn văn nào? Đoạn văn nằm ở vị trí nào trong bài văn?

- HS đọc kĩ đoạn văn SGKT108 

“ Đi bộ ngao du”

a. Yếu tố biểu cảm trong đoạn văn:

- Biết bao hứng thú, thú vị, vui vẻ, tôi thường thấy, mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh đau khổ, vui vẻ, khoan khoái hài lòng; ta hân hoan biết bao, sao ngon lành thế? Ta thích thú biết bao! Ta ngủ ngon giấc biết bao!

b. Luận điểm những chuyến tham quan đem lại cho ta thật nhiều niềm vui đã đem lại cho em cảm xúc gì?

- HS TL trình bày: Cảm xúc trước khi đi; trong khi đi; sau khi về ( háo hức chờ đợi, ngạc nhiên thích thú, sung sướng ngỡ ngàng, cảm động, hài lòng, hơi tiếc…) => cảm xúc chân thật

? Đoạn nghị luận dưới đây đã thể hiện hết cảm xúc ấy chưa?
- HS tập thay đổi yếu tố biểu cảm trong đoạn văn

- HS tập viết đoạn văn triển khai luận điểm -> trình bày

* Bài tập 3: Hãy tiếp tục đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn được viết theo đề bài?
- HS đọc nội dung đề bài
* GV hướng dẫn :

-  Phát triển các luận cứ :

- Các yếu tố biểu cảm 

- Cách đưa 

* GV hướng dẫn học sinh về nhà phát triển một luận cứ, giờ sau trình bày trước lớp
	III.  Luyện tập

1. Bài tập 1 (T108)

- Các luận điểm chua hợp lí vì thiếu mạch lạc còn lộn xộn

- Sắp xếp lại :

a) Mở bài: Nêu lợi ích của việc tham quan

b) Thân bài: Nêu các lợi ích cụ thể:

* Về thể chất: giúp ta thêm khoẻ mạnh

* Về tình cảm, giúp ta:

- Tìm thêm được nhiều niềm vui cho bản thân

- Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, quê hương, đất nước

* Về kiến thức, giúp ta:

- Hiểu cụ thể hơn, sâu hơn những điều được học trong trường lớp qua những điều mắt thấy tai nghe.

- Bổ sung thêm những bài học còn chưa có trong sách vở của nhà trường

c) Kết bài: khẳng định tác dụng của hoạt động tham quan

2. Bài tập 2 (108)

* Các từ ngữ thể hiện cảm xúc trong đoạn văn:

+ Chắc các bạn chưa quên

+ Không ai trong chúng ta kìm nổi một tiếng reo

+ Tôi nhớ, lặng lẽ, tôi để ý thấy,  rạng rỡ dần lên

+ Như một phép màu, niềm sung sướng ấy, nối buồn tan đi
- tuy nhiên vẫn có thê gia tăng yếu tố biểu cảm trong từng câu văn, đoạn văn thêm sâu sắc phong phú

* Đoạn văn tham khảo

 Bạn có biết chăng, những chuyến tham quan du lịch không chỉ tăng cường sức mạnh thể chất mà còn đem lại cho ta rất nhiều niềm vui sướng trong tâm hồn. Làm ao bạn có thể quên lần cả lớp đến tham quan vịnh Hạ Long ? Hôm ấy không có ai trong chúng ta kìm nổi một tiếng reo...
3. Bài tập 3 (109)

* Luận điểm: Tình cảm thiết tha của các nhà thơ Việt Nam đối với thiên nhiên qua các bài thơ: Cảnh khuya, Khi con tu hú, Quê hương
* Các luận cứ :

- Đó là cảnh thiên nhiên đẹp, trong sáng, thấm đãm tình người
- Đó là cảnh thiên nhiên gắn liền với khao khát tự do

- Đó là cảnh thiên nhiên gắn liền với nối nhớ và tình yêu làng biển quê hương

* Các yếu tố biểu cảm : Đồng cảm, chia sẻ, kính yêu khâm phục, cùng bồn chồn rạo rực, cùng lo lắng băn khoăn, cùng nhớ tiếc bâng khuâng...

* Cách đưa : có thể cả ba phần của bài viết


4. Củng cố (3’)

- Các yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận được thể hiện như thế nào?
-  Phân biệt yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận với yếu tố biểu cảm trong văn biểu cảm?

5. Hướng dẫn về nhà (1’) 

- Về nhà trình bày bài tập 3T109

- Chuẩn bị kiểm tra Văn học: ôn lại toàn bộ kiến thức văn bản đã học

V. Rút kinh nghiệm
 Thời gian toàn bài………………………………………………………………………..

Thời gian từng phần………………………………………………………………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Phương pháp……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

                                **********************************
                                                     Kiểm tra Văn 8

                                                             Tiết 116
I. Môc đích của đề kiểm tra:
	1.Kiến thức:
	- Giúp học sinh củng cố kiến thức văn học về nội dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các tác phẩm.

	2.Kỹ năng  :

3.Thái độ:  
	- Rèn kĩ năng hệ thống hoá, phân tích tổng hợp, so sánh và kĩ năng làm bài kiểm tra tự luận

- GDKNS: Suy nghĩ, ra quyết định.

- Giáo dục ý thức nghiêm túc , trung thực khi làm bài.


II. Hình thức kiểm tra

1. Hình thức: tự luận
2. Thời gian: 45 phút
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

	        Mức độ

Chủ đề
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	  Vận dụng
    thấp
	 Vận dụng
     cao
	   Cộng

	1. Văn học


	Nhớ tên tác giả, tác phẩm, chép chính xác một số câu thơ trong văn bản đã học trong phần văn bản Ngữ văn 8 HKII
	
	
	Cảm nhận của em về bài thơ 
“ Khi con tu hú” của Tố Hữu
	

	số câu
Số điểm
	số câu: 01

Số điểm: 04
	
	
	số câu: 01

Số điểm: 06


	số câu:02

Số điểm: 10



	Tiếng việt
	
	
	
	
	

	Tập làm văn
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ


	số câu: 01

Số điểm: 04

Tỉ lệ: 40%


	
	
	số câu: 01

Số điểm: 06

Tỉ lệ: 60%


	Số câu:02

Số điểm:

      10

Tỉ lệ: 100%

	Tổng số câu

TSố điểm

Tỉ lệ


	số câu: 01

Số điểm: 04

Tỉ lệ: 40%


	
	
	số câu: 01

Số điểm: 06

Tỉ lệ: 60%


	Số câu:02

Số điểm:

      10

Tỉ lệ: 100%


 IV. Câu hỏi theo ma trận đề:

      Câu 1: (4 điểm)
      Cho câu thơ: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,”

a. Hãy chép chính xác 9 câu thơ tiếp theo.

b. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

c. Nêu nội dung đoạn thơ.

      Câu 2: (6 điểm)

           Cảm nhận về bài thơ “ Khi con tu hú” của Tố Hữu.

 V. Hướng dẫn chấm (thang điểm) và đáp án

   1) Câu 1  (4điểm)

    a) Chép đúng đoạn thơ (2điểm).
  “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo,

 
Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

 
Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,

Cùng Hán Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.”

    b) Đoạn thơ trích trong văn bản: Nước Đại Việt ta”  (0,5).

    - Tác giả: Nguyễn Trãi (0,5).

   c) Nội dung : Tư tưởng nhân nghĩa và chân lÝ về chủ quyền độc lập của dân tộc (1đ).

  2) Câu 2 (7điểm)
  Luận điểm: Lòng yêu cuộc sống và khát vọng tự do của người chiến sĩ cách mạng.

  * Hướng tới cuộc sống tự do : Cảm nhận tinh tế, tha thiết bức tranh mùa hè  tươi đẹp,  

    tràn đầy sức sống 

+ Tiếng chim tu hú, ve, sáo diều -> rộn rã âm thanh

+ Rực rỡ sắc màu: bắp vàng, nắng hồng, lúa chín

+ Hương vị: chín, ngọt

+ Đ­êng nét: không gian cao rộng, khoáng đạt

  * Tâm trạng ngột ngạt, uất hận, khao khát thoát khỏi tù ngục để trở về cuộc sống tự do 
   diễn tả bằng các từ ngữ gây cảm giác mạnh, từ cảm thán, cách ngắt nhịp....
                                           ****************************
                                     Duyệt ngày 26 tháng 3 năm 2012

                                   Tổ trưởng

                                                    Phạm thị Phúc

Ngày soạn: 27/3/2012

Ngày giảng: 8A:

                     8B:
                                                                                                                   Tiết 117

Lựa chọn trật tự từ trong câu
I. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	- Cách sắp xếp trật tự từ trong câu.

- Tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

	2.Kỹ năng  
 *KNS:   
	- Phân tích hiệu quả diễn đạt của việc lựa chọn trật tự từ trong một số văn bản văn học.

- Phát hiện và sửa được một số lỗi trong sắp xếp trật tự từ.

- Ra quyết định, giao tiếp.

	3. Thái độ:
	- Hình thành ở học sinh ý thức lựa chọn trật tự từ trong nói, viết cho phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn tả tư tưởng, tình cảm của bản thân.


II. Chuẩn bị

1. Thầy: TLHDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Ngữ văn 8
2. Trò: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới

III. Phương pháp
- P.P: Vấn đáp, tích hợp, qui nạp
- KT: Động não, TH có HD
IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’)

? Em hiểu như thế nào về lượt lời trong hội thoại? Làm bài tập 4 (107)

3. Bài mới 
* Giới thiệu bài: Cách sắp xếp  trật tự từ trong câu và tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau như thế nào…
	Hoạt động 1

P.P: Qui nạp, vấn đáp, tích hợp

KT: Động não
* GV treo bảng phụ( gạch chân câu in đậm) -> HS đọc VD

?) Có thể thay đổi trật tự từ trong câu gạch chân theo những cách nào mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu?

?) Có bao nhiêu cách sắp xếp trật tự từ trong câu trên?

- 1 HS lên bảng sắp xếp. Cách sắp xếp mới:

1) Cai lệ...đất, thét bằng giọng xái cũ.

2) Cai lệ thét bằng giọng khàn..cũ, gõ đầu roi xuống đất.

3) Thét bằng giọng… cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

4) Bằng giọng…cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

5) Bằng giọng ...cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

6) Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng…cũ, cai lệ thét.

- 7 cách.

?) Vì sao tg lựa chọn trật tự từ như thế trong đoạn trích?
- Việc lặp lại từ "roi" ở đầu câu có tác dụng  liên kết với câu trước.

- Việc đặt từ "thét' ở cuối câu -> liên kết với câu sau

- Việc đặt cụm từ "gõ...đất" -> tác dụng: nhấn mạnh sự hung hãn của tên cai lệ

?) Hãy thử chọn một trật tự từ khác và nhận xét về tác dụng của sự thay đổi ấy?

- HS thảo luận -> trình bày

?) Hiệu quả diễn đạt của các cách sắp xếp trật tự từ có giống nhau không?  

- Hiệu quả: khác nhau

?) Từ đây, em rút ra kinh nghiệm gì trong việc đặt câu?

- Phải lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp

*GV: Đây là nội dung ghi nhớ 1->1 HS đọc ghi nhớ 1 (111)

Hoạt động 2
P.P: Qui nạp, vấn đáp, tích hợp, TL
KT: Động não
*GV chuyển ý, treo bảng phụ 2 ; HS đọc làm bài 1

?) Trật tự từ trong những câu gạch chân thể hiện điều gì?

a) Thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động.

b) Cai lệ (đi trước) và người nhà lí trưởng theo sau

*HS đọc và làm bài 2

?) So sánh tác dụng của cách sắp xếp trật tự từ trong các câu gạch chân?

- HS thảo luận -> trình bày

- Nhà văn đặt sóng đôi từng cặp: làng - nước, mái nhà tranh - đồng lúa chín

-> tạo nhịp điệu cân đối, hài hoà (hài hoà về ngữ âm)

?) Qua phân tích, em thấy sắp xếp trật tự từ trong câu có tác dụng gì?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ 2
	A. Lý thuyết  ( 18’)
I. Nhận xét chung ( 8’)
1.  Khảo sát và phân tích ngữ liệu : SGK(110)

- Thay đổi trật tự từ :  7 cách

- Hiệu quả: khác nhau

2. Ghi nhớ 1: SGK(111)

II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ  ( 10’)
1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu :SGK(111)

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật hiện tượng, hoạt động, đặc điểm ( thứ tự trước sau của các hành động ; thứ tự cao thấp, thứ tự xuất hiện của các nhân vật)
- Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng ; liên kết câu với những câu khác trong văn bản

2. Ghi nhí 2: SGK(112)

	Hoạt động 2

P.P: Qui nạp, vấn đáp, tích hợp, TL
KT: Động não, TH có HD
* Bài tập 1:

?  Giải thích lí do sắp xếp trật tự trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây?

-  HS  chia 3 nhóm thảo luận

-> trình bày - nhận xét
- GV nhận xét, chốt
	B. Luyện tập (18’)
1. BT2 (112)

 a) Kể tên các vị anh hùng dân tộc theo thứ tự + xuất hiện các vị ấy trong lịch sử.

b) Câu 1: Đẹp...ơi! -> nhấn mạnh cái đẹp của đất nước mới giải phóng

Câu 2: "hò ô" bắt vần với "Sông Lô" -> tạo cảm giác kéo dài -> sự mênh mang của sông nước

Từ "hát" vần với "ngạt" -> hài hoà ngữ âm

c) Lặp cụm từ "mật thám, đội con gái" ở 2 câu đầu vế câu để liên kết với câu đứng trước.


4. Củng cố ( 3’)
- Trong câu có thửê có mấy cách sắp xếp trật tự từ? Hiệu quả? 

- Tác dụng của cách sắp xếp trật tự từ trong câu?
5. Hướng dẫn về nhà  (1’)
- Học bài, hoàn thành bài tập

- Chuẩn  bị: Lựa chọn....(Tiếp)
? Trả lời câu hỏi tìm hiểu
? Xem trước bài tập

V. Rút kinh nghiệm

  Thời gian toàn bài……………………………………………………………………..

  Thời gian từng phần…………………………………………………………………..

  Nội dung kiến thức……………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………..

  Phương pháp………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………..

                                  ********************************
Ngày soạn: 28/3/2012

Ngày giảng: 8A:

                     8B:

                                                                                                                         Tiết 118
                                Tiếng việt

                                              Trả bài tập làm văn số 6

     Văn nghị luận

I. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	- Qua trả bài giúp học sinh củng cố lại những kiến thức cơ bản và kĩ năng đã học về văn nghị luận, đặc biệt là cách trình bày luận điểm

- Rút ra những nhược điểm của bản thân để sửa chữa.

	2.Kỹ năng  :  
	- Rèn kĩ năng làm văn nghị luận; ý thức phê và tự phê.

- GDKNS: giao tiếp.


II. Chuẩn bị
1. Thầy: Chấm bài
2. Trò: xem lại dàn bài
III. Phương pháp
- Phương pháp: đàm thoại, tích hợp.

- Kĩ thuật: Động não.
IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục
1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

3- Bài mới 
* Giới thiệu bài: Qua bài viết văn nghị luận, chúng ta sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của bài viết này để viết bài viết nghị luận tiếp theo trong thời gian tới

	Hoạt động 1 

* GV chép đề lên bảng

?  GV cho HS phân tích đề ? 
- Thể loại: nghị luận Giải thích

- Néi dung: Lời dạy của Bác

- Ph¹m vi: Thực tế cuộc sống

* GV nhận xét ưu nhược điểm của bài viết

- Ưu điểm

- Nhược điểm:

- Tuyên dương: Mĩ Linh, Bình, Nga ( 8B)

- Nhắc nhở: Văn, Thuỷ, Hoàng, Phương  (8A)

Hậu, Tô Nam ( 8B)

? Hãy chỉ ra lỗi sai và sửa lại lỗi mắc phải trong những bài viết vừa qua?


	 Đề bài : 

Trong một cuộc nói truyện với học sinh, Bác hồ đã dạy : «  Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ». Em hãy giải thích lời dạy trên
1. Phân tích đề

- Thể loại: nghị luận Giải thích

- Néi dung: Lời dạy của Bác

- Ph¹m vi: Thực tế cuộc sống

II. Nhận xét chung

1. Ưu điểm

- Hầu hết HS nắm được yêu cầu nội dung và xác định đúng thể loại nên bố cục, cách trình bày đúng

- Một số HS diễn đạt, lập luận khá tốt

- Nhiều HS trình bày sạch, đẹp

2 .Nhược điểm

- Một số HS nắm chưa chắc cách chứng minh và lúng túng khi trình bày luận điểm

- Một số HS diễn đạt yếu, ý thức làm bài chưa tốt

- Nhiều em viết sai chính tả, danh từ riêng không viết hoa.

- Một số bài chưa nêu dc để chứng minh.

- Nội dung chứng minh chưa toàn diện.

III. Dàn ý : Tiết 106- 107

IV. Chữa lỗi
1. Lỗi chính tả

- S- x ; tr- ch ; n- l ; r-gi- d

2. Diễn đạt :


4. Củng cố ( 3’)

- Dàn bài một bài văn nghị luận? Nhiệm vụ của từng phần?

- Vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận ?
5. Hướng dẫn về nhà (1’)
- Ôn lại văn nghị luận.

- Chuẩn bị: Tìm hiểu yếu tố tự sự, miêu tả trong nghị luận

V. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Thời gian toàn bài…………………………………………………………………………

Thời gian từng phần………………………………………………………………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Phương pháp………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

                                            ***************************

Soạn:
23/3/2111

Giảng: 8a:…./3/2011

            8b:…/3/2011

      Tiết 116  - Tập làm văn

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả 

trong văn nghị luận

A. Mục tiêu

	1.Kiến thức:
	- Hiểu sâu hơn về văn ngghij luận, thấy được tự sự và miêu tả là những yếu tố rất cần thiết trong bài văn nghị luận. 

- Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. 

	2.Kỹ năng  :  
	- Vận dụng đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào đoạn văn nghị luận.

- GDKNS: giao tiếp, ra quyết định.

	3.Thái độ   :
	- Giáo dục ý thức học tập, rèn luyện và sáng tạo trong viết văn.


B. Chuẩn bị

- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp đàm thoại, tích hợp.

- KT: Động não, thảo luận. 
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

3- Bài mới 

	Hoạt động 1 

- Phương pháp đàm thoại, tích hợp.

- KT: Động não, thảo luận. 
HS đọc VD a

?) Hãy chỉ ra yếu tố tự sự trong đoạn văn?

- Đây...xì tiền -> kể lại sự việc bắt lính để làm rõ chế độ lính tình nguyện

?) Đoạn văn (a) có yếu tố tự sự nhưng tại sao lại không phải là văn bản tự sự?

- Kể những sự việc TDP làm để sáng tỏ luận điểm: chế độ lính tình nguyện đã gây ra lũng loạn trắng trợn

* HS đọc VD b

?) Tìm yếu tố miêu tả trong đoạn văn?

- Tốp bị xích tay...Sài Gòn....khác nữa

?) Tại sao đoạn văn (b) có yếu tố miêu tả nhưng không phải là văn bản miêu tả?

- Vì yếu tố miêu tả chỉ tập trung làm rõ luận điểm: luận điệu lừa bịp của Pháp -> Giúp người đọc hình dung rõ sự giả dối, lừa gạt trong lời rêu rao về sự đầu quân....

?) Qua đây em nhận xét gì về vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> HS  đọc ghi nhớ 1

* HS đọc ngữ liệu 2 (115)

?) Văn bản kể lại câu chuyện về chàng Trăng và nàng Han để làm gì?

- Làm luận cứ nhằm chứng tỏ 2 truỵên cổ của dân tộc miền Nam đó có nhiều nét giống với truyện Thánh Gióng ở miền xuôi.

?) Hãy chỉ ra yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản?

?) Tại sao tác giả không kể chi tiết, đầy đủ toàn bộ truyện mà chỉ kể và tả một số chi tiết kĩ càng?

- Vì những hình ảnh, chi tiết đó có lợi cho việc làm sáng tỏ luận điểm mới được tác giả miêu tả kĩ.

?) Khi đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận, cần chú ý gì?

- 2 HS nêu -> GV chốt ghi nhớ 2 -> 1 HS đọc

?) Bài học cần ghi nhớ gì?

- 2 HS nêu -> 1 HS đọc ghi nhớ (116)
	A. Lí thuyết

Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu  (sgk/113)

- Yếu tố tự sự, miêu tả: giúp trình bày luận cứ cụ thể, sinh động hơn

- Cách dùng: là yếu tố phụ trợ để nghị luận đạt hiệu quả cao

2. Ghi nhớ: SGK (116)

	Hoạt động 2

- Phương pháp đàm thoại, tích hợp.

- KT: thảo luận. 
- HS thảo luận -> trình bày 

- HS thảo luận -> trình bày 

- HS viÕt ®v.
	B. Luyện tập

1. Bài tập 1 (116)

* Tác dụng:

a) Yếu tố tự sự: giúp người đọc hình dung rõ hơn hoàn cảnh sáng tác và tâm trạng của nhà thơ

b) Yếu tố miêu tả: giúp ngừơi đọc như trông thấy khung cảnh đêm trăng và cảm xúc của người tù thi sĩ -> nhận rõ hơn tâm tư tác giả: im lặng nhưng dào dạt tình cảm trước trăng, trước đêm, trước cái lành, cái đẹp

=> bài văn có sức thuyết phục cao

2. Bài tập 2 


4. Củng cố 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học bài, tập viết đoạn văn nghị luận có yếu tố tự sự - miêu tả

- Chuẩn bị: Luyện tập đưa yếu tố tự sự....

E. Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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